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Mở ®ÇuMë ®ÇuMë ®ÇuMë đầu    
    
    

1. Sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài 1. Sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài 1. Sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài 1. Sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài     

Hội nhập kinh tế diễn ra trong bối cảnh các vấn đề môi trường 

toàn cầu ngày càng nghiêm trọng. Phát triển bền vững trở thành mục 

tiêu của các nước trên thế giới. Hàng loạt các hiệp định/công ước khu 

vực và quốc tế về thương mại và môi trường được xây dựng và ngày 

càng có nhiều nước tham gia phê chuẩn và cam kết thực hiện.  

Việc thực hiện các hiệp định/công ước quốc tế về môi trường 

trong bối cảnh tự do hoá thương mại ®= góp phần tích cực hạn chế « 

nhiễm, khuyến khích sản xuất và trao đổi sản phẩm thân thiện với môi 

trường. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn và quy định về môi trường trong 

nhiều trường hợp ®= trở thành "hàng rào xanh" trong buôn bán quốc. 

Trong điều kiện như vậy, việc đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn môi 

trường trong thương mại quốc tế đang là thách thức đối với các nước.  

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới. 

Hội nhập sẽ tạo nhiều thuận lợi cho Việt Nam trong việc mở rộng thị 

trường xuất khẩu, nhưng phải chấp nhận sự cạnh tranh hết sức gay gắt. 

Việc các nước nhập khẩu áp dụng ngày càng phổ biến các biện pháp 

môi trường trong thương mại có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng 

cạnh tranh của hàng xuất khẩu nước ta, một nước hiện nay và trong 

những năm tới xuất khẩu nhiều mặt hàng nhạy cảm về môi trường như 

nông sản, thuỷ sản và sản phẩm chế biến. Trong bối cảnh như vậy, 

việc đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường nhằm đảm bảo tăng trưởng 

xuất khẩu bền vững là hết sức cần thiết.  
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2. Tình hình nghiên cứu của đề tài2. Tình hình nghiên cứu của đề tài2. Tình hình nghiên cứu của đề tài2. Tình hình nghiên cứu của đề tài    

Trong những năm gần đây, ®= có nhiều công trình nghiên cứu về 

mối quan hệ giữa thương mại và môi trường, đề cập đến một số khía 

cạnh của các biện pháp môi trường trong thương mại quốc tế và những 

tác động của chúng đối với vấn đề thuận lợi hoá thương mại. Tuy 

nhiên, chưa có công trình chuyên sâu nào nghiên cứu về hệ thống 

các quy định và tiêu chuẩn quốc tế về môi trường liên quan đến 

thương mại, chỉ ra khả năng và hạn chế của Việt Nam trong việc đáp 

ứng các yêu cầu môi trường nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của 

hàng xuất khẩu.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:    

- Phân tích những ảnh hưởng của các biện pháp môi trường liên 

quan đến thương mại quốc tế đối với xuất khẩu hàng hoá; 

 - Giới thiệu kinh nghiệm của một số nước trong việc đáp ứng các 

yêu cầu về môi trường nhằm đẩy mạnh xuất khẩu; 

- Đánh giá khả năng đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn môi 

trường của một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam; 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng đáp ứng các 

quy định và tiêu chuẩn môi trường đối với một số mặt hàng xuất khẩu 

của Việt Nam. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu    

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là khả năng đáp ứng các tiêu 

chuẩn môi trường của một số mặt hàng xuất của Việt Nam. Phạm vi 

nghiên cứu là các tiêu chuẩn môi trường liên quan đến xuất khẩu của 

Việt Nam. Nhóm hàng xuất khẩu được lựa chọn nghiên cứu là nông 

sản và thuỷ sản trong thời gian từ 1996 - 2003. 

5. Phương pháp nghiên cứu5. Phương pháp nghiên cứu5. Phương pháp nghiên cứu5. Phương pháp nghiên cứu    
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Để giải quyết các nội dung của đề tài, luận văn sử dụng phương 

pháp nghiên cứu phổ biến là phương pháp duy vật biện chứng và duy 

vật lịch sử, đồng thời kết hợp với một số phương pháp cụ thể khác như 

khảo sát thực tế, phương pháp phân tích, so sánh, dự báo kinh tế và 

phương pháp chuyên gia.  

6. Dự kiến đón6. Dự kiến đón6. Dự kiến đón6. Dự kiến đóng góp của luận văn:g góp của luận văn:g góp của luận văn:g góp của luận văn:    

- Làm cơ sở phương pháp luận cho việc đánh giá khả năng đáp 

ứng các yêu cầu môi trường của hàng xuất khẩu Việt Nam 

- Làm căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định chính 

sách thương mại và môi trường theo hướng đảm bảo tăng trưởng xuất 

khẩu và bảo vệ môi trường.  

- Giúp các doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược kinh doanh đáp 

ứng các quy định và tiêu chuẩn quốc tế về môi trường nhằm nâng cao 

khả năng cạnh tranh và bảo vệ môi trường sinh thái ở nước ta. 

7. Kết cấu của luận văn:7. Kết cấu của luận văn:7. Kết cấu của luận văn:7. Kết cấu của luận văn:    

Luận văn được kết cấu thành 3 chương (ngoài phần mở đầu, kết 

luận và tài liệu tham khảo): 

 

Chương 1: Hệ thống tiêu chuẩn môi trường trong thương mại 

quốc tế và tác động của nó đến cạnh tranh xuất khẩu. 

Chương 2: Khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường của 

một số mặt hàng xuất khẩu Việt Nam. 

Chương 3: Các giải pháp nhằm nâng cao khả năng đáp ứng các 

tiêu chuẩn môi trường đối với một số mặt hàng xuất 

khẩu Việt Nam. 
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Chương 1Chương 1Chương 1Chương 1    

Hệ thống tiêu chuẩn  môi trường trong thương mại Hệ thống tiêu chuẩn  môi trường trong thương mại Hệ thống tiêu chuẩn  môi trường trong thương mại Hệ thống tiêu chuẩn  môi trường trong thương mại 

quốc tế và tác động của nó đến cạnh tranquốc tế và tác động của nó đến cạnh tranquốc tế và tác động của nó đến cạnh tranquốc tế và tác động của nó đến cạnh tranh xuất khẩuh xuất khẩuh xuất khẩuh xuất khẩu    

    

1.1. Mối quan hệ giữa thương mại và môi trường 1.1. Mối quan hệ giữa thương mại và môi trường 1.1. Mối quan hệ giữa thương mại và môi trường 1.1. Mối quan hệ giữa thương mại và môi trường     
1.1.1. Bản chất mối quan hệ giữa thương mại và môi trường1.1.1. Bản chất mối quan hệ giữa thương mại và môi trường1.1.1. Bản chất mối quan hệ giữa thương mại và môi trường1.1.1. Bản chất mối quan hệ giữa thương mại và môi trường    

Mối quan hệ giữa thương mại và môi trường là một trong những 

nội dung cơ bản của mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường. Phần lớn 

thiệt hại môi trường có nguyên nhân từ sự gia tăng của các hoạt động 

kinh tế. Thương mại đóng vai trò ngày một lớn trong sự gia tăng các 

hoạt động kinh tế và vì thế là một trong những tác nhân quan trọng của 

những biến đổi môi trường. Mối quan hệ giữa thương mại và môi 

trường vô cùng phức tạp, bản chất của nó phản ánh sự tác động qua lại 

lẫn nhau giữa mục tiêu phát triển thương mại và việc bảo vệ môi 

trường. Phát triển thương mại thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là một điều 

kiện thiết yếu cho việc bảo vệ môi trường. Đồng thời bảo vệ môi 

trường nhằm bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên và sinh thái 

là sự cần thiết duy trì và mở rộng phát triển thương mại. Tuy nhiên 

thương mại cũng có thể tác động tiêu cực đến môi trường và áp dụng 

các biện pháp môi trường cũng có thể hạn chế phát triển thương mại.  

1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. ảảảảnh hưởng của môi trường đối với thương mạinh hưởng của môi trường đối với thương mạinh hưởng của môi trường đối với thương mạinh hưởng của môi trường đối với thương mại    

Trước hết, môi trường cung cấp nguyên liệu đầu vào cho phát 

triển thương mại. Môi trường cũng đồng thời là nơi tiếp nhận chất thải 

của các hoạt động thương mại. Bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát 

triển các nguồn tài nguyên không tái tạo là cơ sở để phát triển thương 

mại bền vững.  
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Thứ hai, Các biện pháp môi trường có thể làm tăng khả năng cạnh 

tranh của hàng hoá, dịch vụ hoặc tạo rào cản hạn chế thương mại, bảo 

hộ mậu dịch, hạn chế khả năng cạnh tranh, bất bình đẳng trong thương 

mại quốc tế, thách thức đối với các nước đang phát triển, khó khăn đối 

với doanh nghiệp vừa và nhỏ... 

1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. ảảảảnh hưởng của thương mại tới môi trường nh hưởng của thương mại tới môi trường nh hưởng của thương mại tới môi trường nh hưởng của thương mại tới môi trường     

Thứ nhất, thương mại ảnh hưởng đến môi trườn bởi tính chất của 

hoạt động này. Thương mại vừa là nguyên nhân lây lan ô nhiễm vừa có 

thể phổ biến một cách nhanh nhất những sản phẩm và công nghệ thân 

thiện với môi trường. 

Thứ hai, thương mại ảnh hưởng đến môi trường bởi tính quy mô 

của nó. Một mặt, hoạt động này làm tăng các yếu tố đầu vào, khuyến 

khích khai thác và sử dụng ngày càng nhiều các nguồn tài nguyên. 

Mặt khác, quy mô thương mại và sản xuất gia tăng sẽ làm tăng chất 

thải ô nhiễm từ hoạt động sản xuất và tiêu dùng.  

Thứ ba, thương mại ảnh hưởng đến môi trường bởi tính cơ cấu của 

nó. Nếu cơ cấu sản xuất chuyển sang những hàng hoá ít tổn hại đến 

môi trường hơn, khi đó thương mại có tác dụng tốt đối với môi trường. 

Nếu một nước có khả năng cạnh tranh tốt đối với những sản phẩm dựa 

trên các nguồn tài nguyên thiên nhiên hoặc những hàng hoá khi sản 

xuất chúng có khả năng ô nhiễm cao thì thương mại lại làm cho nước 

đó bị gia tăng ô nhiễm môi trường, gây cạn kiệt nguồn tài nguyên 

thiên nhiên.   

1.2. Hệ thống các quy định và tiêu chuẩn quốc tế về môi 1.2. Hệ thống các quy định và tiêu chuẩn quốc tế về môi 1.2. Hệ thống các quy định và tiêu chuẩn quốc tế về môi 1.2. Hệ thống các quy định và tiêu chuẩn quốc tế về môi 
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trườntrườntrườntrường liên quan đến thương mạig liên quan đến thương mạig liên quan đến thương mạig liên quan đến thương mại    
1.2.1. Các phương pháp chế biến và sản xuất theo quy định môi 1.2.1. Các phương pháp chế biến và sản xuất theo quy định môi 1.2.1. Các phương pháp chế biến và sản xuất theo quy định môi 1.2.1. Các phương pháp chế biến và sản xuất theo quy định môi 

trường (PPM)tr−êng (PPM)tr−êng (PPM)tr−êng (PPM)    

Các tiêu chuẩn PPM quy định sản phẩm cần phải được sản xuất 

như thế nào và được áp dụng cho giai đoạn sản xuất, nghĩa là giai đoạn 

trước khi sản phẩm được tung ra bán ở thị trường. Về mặt môi trường, 

việc xem xét quy trình sản xuất là để giải quyết một trong 3 câu hỏi 

trọng tâm của quá trình quản lý môi trường: sản phẩm được sản xuất 

như thế nào, sản phẩm được sử dụng như thế nào và sản phẩm được vứt 

bỏ như thế nào và những quá trình này có làm tổn hại đến môi trường 

hay không.  

1.2.2. Các yêu cầu về đóng gói bao bì 1.2.2. Các yêu cầu về đóng gói bao bì 1.2.2. Các yêu cầu về đóng gói bao bì 1.2.2. Các yêu cầu về đóng gói bao bì     

Các chính sách bao bì và đóng gói bao gồm những quy định liên 

quan đến nguyên vật liệu đóng gói, những quy định về tái sinh, những 

quy định về xử lý và thu gom sau quá trình sử dụng... Những tiêu 

chuẩn và quy định liên quan đến những đặc tính tự nhiên của sản phẩm 

và nguyên liệu đóng gói đòi hỏi việc đóng gói phải phù hợp với việc 

tái sinh hoặc dùng lại. Việc sử dụng các tiêu chuẩn về bao bì và đóng 

gói trong nhiều trường hợp sẽ ảnh hưởng đến cạnh tranh thương mại 

quốc tế.  

1.2.3. Nhãn mác môi trường1.2.3. Nhãn mác môi trường1.2.3. Nhãn mác môi trường1.2.3. Nhãn mác môi trường    

Nh=n môi trường được dùng nhằm thông báo cho người người 

tiêu dùng về tính an toàn hoặc độc hại của sản phẩm đối với môi 

trường. Sản phẩm được dán nh=n sinh thái nhằm mục đích thông báo 

cho người tiêu dùng biết là sản phẩm đó được coi là tốt hơn về mặt 

môi trường. 

1.2.4.  Phí, thuế và các khoản thu liên quan đến môi trường1.2.4.  Phí, thuế và các khoản thu liên quan đến môi trường1.2.4.  Phí, thuế và các khoản thu liên quan đến môi trường1.2.4.  Phí, thuế và các khoản thu liên quan đến môi trường    
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Phí, thuế và các khoản thu liên quan đến môi trường thường được 

áp dụng nhằm 3 mục tiêu chính: (i) thu lại các cho phí phải sử dụng 

cho môi trường; (ii) thay đổi các ứng xử các cá nhân và tập thể đối với 

các hoạt động có liên quan đến môi trường; và (iii) thu các quỹ cho 

hoạt động bảo vệ môi trường. Một số loại thuế, phí thường được sử 

dụng là thuế tiêu dùng, lệ phí sản phẩm, lệ phí phế thải và các lệ phí 

hành chính.  

1.2.5. Các biện pháp kiểm dịch động thực vật1.2.5. Các biện pháp kiểm dịch động thực vật1.2.5. Các biện pháp kiểm dịch động thực vật1.2.5. Các biện pháp kiểm dịch động thực vật    

 Các biện pháp kiểm dịch động thực vật bao gồm tất cả các luật, 

quy định, yêu cầu và thủ tục liên quan như: các tiêu chuẩn đối với sản 

phẩm cuối cùng; các phương pháp sản xuất và chế biến; các thủ tục xét 

nghiệm, giám định, chứng nhận và chấp thuận; những xử lý cách ly 

bao gồm các yêu cầu liên quan tới việc vận chuyển cây trồng và vật 

nuôi, hay các chất nuôi dưỡng chúng trong quá trình vận chuyển; 

những quy định về các phương pháp thống kê, thủ tục chọn mẫu và các 

phương pháp đánh giá rủi ro liên quan; các yêu cầu về đóng gói và 

nh=n mác liên quan trực tiếp tới an toàn thực phẩm.  

    1.2.6. Các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật đối với1.2.6. Các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật đối với1.2.6. Các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật đối với1.2.6. Các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật đối với    sản phẩmsản phẩmsản phẩmsản phẩm    

 Tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật đặt ra các yêu cầu liên quan chủ 

yếu tới kích thước, hình dáng, thiết kế, độ dài và các chức năng của 

sản phẩm. Mục đích của các tiêu chuẩn và quy định này là nhằm bảo 

vệ an toàn, sức khoẻ con người, bảo vệ sức khoẻ, đời sống động thực 

vật, bảo vệ môi trường.  

1.3. Tác động của các quy định và tiêu chuẩn môi trường 1.3. Tác động của các quy định và tiêu chuẩn môi trường 1.3. Tác động của các quy định và tiêu chuẩn môi trường 1.3. Tác động của các quy định và tiêu chuẩn môi trường 

đối với thương mại quốc tế hiện nayđối với thương mại quốc tế hiện nayđối với thương mại quốc tế hiện nayđối với thương mại quốc tế hiện nay    
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1.3.1. Tác động tích cực:1.3.1. Tác động tích cực:1.3.1. Tác động tích cực:1.3.1. Tác động tích cực:    

 (1) Thuận lợi trong việc tiếp cận thị trường; (2) Có khả năng cạnh 

tranh cao hơn trong tương lai; (3) Làm thuận lợi hoá việc đàm phán 

quốc tế về các hiệp định thương mại và môi trường; (4) Làm thuận lợi 

quá trình tự do hoá thương mại; (5) Được hưởng các chính sách ưu đ=i. 

1.3.2. Tác động tiêu cực:1.3.2. Tác động tiêu cực:1.3.2. Tác động tiêu cực:1.3.2. Tác động tiêu cực:    

 (1) Tạo ra rào cản trong thương mại quốc tế; (2) Hạn chế khả 

năng cạnh tranh; (3) Thách thức đối với các nước đang phát triển;  (4) 

Thách thức đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN). 

1.4. Kinh nghiệm quốc tế trong việc đáp ứng các tiêu 1.4. Kinh nghiệm quốc tế trong việc đáp ứng các tiêu 1.4. Kinh nghiệm quốc tế trong việc đáp ứng các tiêu 1.4. Kinh nghiệm quốc tế trong việc đáp ứng các tiêu 

chuẩn và quy định về môi trường để phát triển thương mại chuẩn và quy định về môi trường để phát triển thương mại chuẩn và quy định về môi trường để phát triển thương mại chuẩn và quy định về môi trường để phát triển thương mại 

và bảo và bảo và bảo và bảo vệ môi trườngvệ môi trườngvệ môi trườngvệ môi trường    
1.4.1. Kinh nghiệm của Thái Lan: 1.4.1. Kinh nghiệm của Thái Lan: 1.4.1. Kinh nghiệm của Thái Lan: 1.4.1. Kinh nghiệm của Thái Lan:     

Nâng cao hiểu biết về môi trường cho doanh nghiệp và các nhà 

quản lý; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia phù hợp với tiêu chuẩn 

quốc tế, ban hành các quy định về bao bì đóng gói, nh=n sinh thái, áp 

dụng các phương pháp sản xuất sạch, sử dụng các công cụ kinh tế như 

thuế, lệ phí môi trường; chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp như tín 

dụng, cung cấp thông tin, kỹ thuật và chuyên môn, khuyến khích áp 

dụng các tiêu chuẩn môi trường như ISO 14000, HACCP, CODEX… 

1111.4.2. Kinh nhiệm của Indonesia:.4.2. Kinh nhiệm của Indonesia:.4.2. Kinh nhiệm của Indonesia:.4.2. Kinh nhiệm của Indonesia:    

Chính sách trợ cấp đối với các hoạt động kinh tế thân thiện với 

môi trường như miễn thuế nhập khẩu đối với các thiết bị dùng để giảm 

« nhiễm môi trường, trợ cấp cho các doanh nghiệp có các ứng dụng 

môi trường; lập quỹ quốc gia để giảm ô nhiễm; sử dụng các công cụ 

thị trường khác như thuế ô nhiễm, các loại phí; áp dụng các tiêu chuẩn  

quốc tế như ISO 14000, ISO 9000; xây dựng nh=n hiệu sinh thái quốc 
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gia; tham gia vào các hiệp định thương mại và môi trường quốc tế.  

1.4.3. Kin1.4.3. Kin1.4.3. Kin1.4.3. Kinh nghiệm của Trung Quốc:h nghiệm của Trung Quốc:h nghiệm của Trung Quốc:h nghiệm của Trung Quốc:    

- Quy định danh mục hàng hoá xuất khẩu có ảnh hưởng đến môi 

trường như hàng cấm xuất nhập khẩu, hạn chế xuất nhập khẩu, hàng 

xuất nhập khẩu theo hạn ngạch.  

- Kiểm tra giám sát hoạt động thương mại gây ô nhiễm thông 

qua việc ban hành quy định về kiểm nghiệm, kiểm dịch hàng xuất 

nhập khẩu.  

- Sử dụng các chính sách thuế để hạn chế khai thác tài nguyên, 

quy định các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có điều kiện để bảo vệ môi 

trường trong nước, tăng cường hợp tác giữa các Bộ ngành trong vấn đề 

bảo vệ môi trường… 

1.4.4. Bài học đối với Việt Nam:1.4.4. Bài học đối với Việt Nam:1.4.4. Bài học đối với Việt Nam:1.4.4. Bài học đối với Việt Nam:    

Giáo dục ý thức cộng đồng và nâng cao nhận thức về môi trường; 

Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn môi trường quốc gia; Hỗ trợ các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ; Đẩy mạnh đàm phán quốc tế; Đầu tư đổi mới công 

nghệ; Đào tạo nguồn nhân lực.    
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Chương 2Chương 2Chương 2Chương 2    

khả năng đáp ứng các  tiêu chuẩn Môi trường khả năng đáp ứng các  tiêu chuẩn Môi trường khả năng đáp ứng các  tiêu chuẩn Môi trường khả năng đáp ứng các  tiêu chuẩn Môi trường     

đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Namđối với một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Namđối với một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Namđối với một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam    
    

2.1. Thực trạng xuất khẩu của việt nam trong những năm 2.1. Thực trạng xuất khẩu của việt nam trong những năm 2.1. Thực trạng xuất khẩu của việt nam trong những năm 2.1. Thực trạng xuất khẩu của việt nam trong những năm 

qua và một số vấn đề liên quan đến các khía cạnh môi qua và một số vấn đề liên quan đến các khía cạnh môi qua và một số vấn đề liên quan đến các khía cạnh môi qua và một số vấn đề liên quan đến các khía cạnh môi 

trường của sảntrường của sảntrường của sảntrường của sản    phẩm xuất khẩuphẩm xuất khẩuphẩm xuất khẩuphẩm xuất khẩu    
    

2.1.1. Đánh giá khái quát về thực trạng hoạt động xuất khẩu của 2.1.1. Đánh giá khái quát về thực trạng hoạt động xuất khẩu của 2.1.1. Đánh giá khái quát về thực trạng hoạt động xuất khẩu của 2.1.1. Đánh giá khái quát về thực trạng hoạt động xuất khẩu của 

Việt Nam thời kỳ 1991 Việt Nam thời kỳ 1991 Việt Nam thời kỳ 1991 Việt Nam thời kỳ 1991 ----    2003200320032003    

Xuất khẩu hiện nay là một trong những trụ cột chính của nền kinh 

tế Việt Nam, chiếm hơn 50% GDP. Tăng trưởng xuất khẩu thời kỳ 

1991-2003 cao hơn tốc độ tăng GDP hơn 2,5 lần. Tỷ trọng xuất khẩu 

trên GDP tăng từ 21% năm 1991 lên 53% năm 2003. Tăng tỷ trọng và 

tốc độ tăng trưởng nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công 

nghiệp. Thị trường xuất khẩu được mở rộng.  

2.1.2. Một số vấn đề đặt ra liên quan 2.1.2. Một số vấn đề đặt ra liên quan 2.1.2. Một số vấn đề đặt ra liên quan 2.1.2. Một số vấn đề đặt ra liên quan đến khả năng cạnh tranh đến khả năng cạnh tranh đến khả năng cạnh tranh đến khả năng cạnh tranh 

của hàng xuất khẩu Việt Nam dưới giác độ môi trườngcủa hàng xuất khẩu Việt Nam dưới giác độ môi trườngcủa hàng xuất khẩu Việt Nam dưới giác độ môi trườngcủa hàng xuất khẩu Việt Nam dưới giác độ môi trường    

Xuất khẩu thô và sơ chế vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu xuất 

khẩu của Việt Nam, trong đó các mặt hàng nhạy cảm về môi trường 

như nông sản, thuỷ sản, lâm sản. Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt 

Nam hiện nay như gạo, đồ uống, cà phê, rau quả, thuỷ sản, khoáng 

sản... đang gặp phải những rào cản  môi trường. Thị trường xuất khẩu 

chủ yếu của Việt Nam hiện nay cũng như trong tương lai là các thị 

trường mà ở đó khách hàng rất quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh 

thực phẩm.  
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2.2. Tình hình đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn môi 2.2. Tình hình đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn môi 2.2. Tình hình đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn môi 2.2. Tình hình đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn môi 

trường quốc tế của một số mặt hàng xuất khẩu Việt Namtrường quốc tế của một số mặt hàng xuất khẩu Việt Namtrường quốc tế của một số mặt hàng xuất khẩu Việt Namtrường quốc tế của một số mặt hàng xuất khẩu Việt Nam    

2.2.1. Khả năng đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn môi trường 2.2.1. Khả năng đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn môi trường 2.2.1. Khả năng đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn môi trường 2.2.1. Khả năng đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn môi trường 

của các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩucủa các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩucủa các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩucủa các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu    

Các tiêu chuẩn về bao bì và đóng gói: Các doanh nghiệp chỉ mới 

quan tâm đến vấn đề bao bì bởi vì chất lượng bao bì ảnh hưởng đến giá 

cả và thị hiếu tiêu dùng của dân chúng mà chưa quan tâm đến khía 

cạnh môi trường. 

Tiêu chuẩn môi trường về nh)n sinh thái: ở Việt Nam, tiêu chuẩn 

về dán nh=n sinh thái cho sản phẩm ít được các nhà sản xuất cũng như 

quản lý quan tâm. Việc có được chứng nhận nh=n môi trường đối với 

sản phẩm ở Việt Nam là một vấn đề khó khăn do chi phí cao.  

Các tiêu chuẩn về phương pháp sản xuất, chế biến: Các doanh 

nghiệp hầu như không biết đến các tiêu chuẩn liên quan đến phương 

pháp chế biến quy định trong buôn bán quốc tế hiện nay.  

Các tiêu chuẩn quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm: Các doanh 

nghiệp rất quan tâm đến các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, 

am hiểu các quy định của nước nhập khẩu.  

2.2.2. Khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường của  một số 2.2.2. Khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường của  một số 2.2.2. Khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường của  một số 2.2.2. Khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường của  một số 

mặt hàng xuất khẩu Việt Nammặt hàng xuất khẩu Việt Nammặt hàng xuất khẩu Việt Nammặt hàng xuất khẩu Việt Nam    

 Thuỷ sản: Đến hết năm 2003 ®= có 177 doanh nghiệp trong tổng 

số 332 cơ sở đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang EU và Hoa Kỳ. Có 161 

doanh nghiệp được Cục Quản lý chất lượng thực phẩm Hàn Quốc chấp 

thuận cho xuất khẩu sản phẩm vào thị trường nước này. Từng bước áp 

dụng các phương pháp đánh bắt hiện đại. Phương pháp nuôi trồng 

được giám sát kịp thời.  
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Những khó khăn của doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam 

trong việc đáp ứng các yêu cầu môi trường là kỹ thuật nuôi còn bất 

cập, thiết bị chế biến chậm được cải thiện do hạn chế về vốn, nhận 

thức của doanh nghiệp còn hạn chế, sự hỗ trợ của Nhà nước còn ít. Các 

rào cản doanh nghiệp gặp phải là PPM, SPS, HACCP, CODEX... 

 Gạo: Năng suất cao, chất lượng trung bình. Những rào cản môi 

trường là TBT và PPM. Việc sử dụng quá mức thuốc trừ sâu, thuốc bảo 

vệ thực vật trong nông nghiệp là lý do để các nước nhập khẩu áp dụng 

tiêu chuẩn nói trên đối với gạo của ta. Bên cạnh đó, hạn chế về công 

nghệ chế biến và bao gói cũng có thể là những lý do để các đối tác 

ghìm giá gạo của ta. Mặc dầu có năng suất trồng lúa cao hơn so với 

Thái Lan, nhưng giá gạo của ta chỉ bằng khoảng 80% so với gạo nước 

này. Do chất lượng gạo xuất khẩu hiện tại còn thấp, nên Việt Nam cần 

phải xem xét việc đầu tư công nghệ sau thu hoạch, chú trọng kiểm soát 

việc sử dụng các hoá trong khâu trồng và chế biến gạo, để tránh việc 

các nước nhập khẩu áp dụng các rào cản trong thương mại. 

Cà phê: Mặc dù hệ thống tiêu chuẩn của cà phê Việt Nam hiện 

nay tương đối hoàn chỉnh, nhưng chất lượng cà phê chưa cao do quá 

trình chăm sóc, thu hái, phơi, sấy, chế biến và đóng gói chưa tuân thủ 

nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh công 

nghiệp trong các xưởng chế biến còn yếu. Ngoài những tác động ®= đề 

cập trên đây, còn có một tác động môi trường tiềm tàng từ việc mở 

rộng diện tích đất trồng cà phê làm thu hẹp diện tích rừng, cạn nguồn 

nước ngầm, sử dụng hoá chất quá mức. Như vậy, xuất khẩu cà phê của 

Việt Nam có thể gặp phải nhưng rào cản kỹ thuật (TBT), phương pháp 

sản xuất và chế biến (PPM), Vệ sinh an toàn thực phẩm CODEX, SPS.  
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Rau quả: Xuất khẩu hiện nay của ta chỉ chiếm khoảng 1% lượng 

rau quả thu hoạch. Lý do của tình trạng này là rau quả của Việt Nam 

chưa đảm bảo các yêu cầu về VSATTP do canh tác dàn trải, thiếu tập 

trung, quy trình trồng trọt, thu hoạch, bảo quản chế biến còn nhiều bất 

cập. So với tiềm năng, kim ngạch xuất khẩu rau quả của ta còn quá 

hạn chế. Hiện nay, rau quả của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang 

Trung Quốc vì yêu cầu về các tiêu chuẩn môi trường, vệ sinh an toàn 

thực phẩm còn dễ d=i. D− lượng độc tố và dư lượng vi sinh trong rau 

quả của ta khá cao do phương thức canh tác lạc hậu, tuỳ tiện, chạy 

theo lợi ích trước mắt. Thách thức lớn nhất đối với mặt hàng này là đáp 

ứng các quy định của Hiệp định SPS, tiêu chuẩn của CODEX. 

Mặt hàng thịt: Thịt là một trong những mặt hàng xuất khẩu tiềm 

năng của Việt Nam nhưng ta chưa có thị trường để xuất khẩu. Hàng 

thịt xuất khẩu của Việt Nam mới tiếp cận được những thị trường có 

tiêu chuẩn VSATTP thấp, chưa vào được các thị trường khó tính như 

EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Lý do là chưa đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ 

sinh an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu. Chăn nuôi còn theo cách 

thủ công, không tuân thủ các quy định về chế độ ăn uống, chăm sóc y 

tế, khâu chế biến còn lạc hậu, hệ thống quy định về thú y chưa phù 

hợp với thông lệ quốc tế. Đến nay, chưa có một nhà máy nào của ta 

được cấp chứng chỉ về tiêu chuẩn HACCP. Tiềm năng khẩu thịt của ta 

là rất lớn. Tuy nhiên, để có được thịt chất lượng cao phải vượt qua 

được các rào cản về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm như 

HACCP, SPS, CODEX...  

2.3. Đánh giá chung về khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn 2.3. Đánh giá chung về khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn 2.3. Đánh giá chung về khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn 2.3. Đánh giá chung về khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn 
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môi trường của môi trường của môi trường của môi trường của một số mặt hàng xuất khẩu Việt Nammột số mặt hàng xuất khẩu Việt Nammột số mặt hàng xuất khẩu Việt Nammột số mặt hàng xuất khẩu Việt Nam    
2.3.1. Những mặt tích cực2.3.1. Những mặt tích cực2.3.1. Những mặt tích cực2.3.1. Những mặt tích cực    

Hàng thuỷ sản, nông sản của ta phần lớn ®= được chấp nhận ở các 

thị trường có yêu cầu cao về an toàn sức khoẻ như EU, Hoa Kỳ, Nhật 

Bản. Nhận thức của các doanh nghiệp, ngành và người tiêu dùng về 

các vấn đề môi trường ngày càng cao. Hệ thống quy định và tiêu chuẩn 

về môi trường ngày càng được hoàn thiện. Nước ta ®= có hệ thống tiêu 

chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn ngành về chất lượng hàng hoá. Nhà nước 

®= có một số biện pháp hỗ trợ đối với doanh nghiệp.  

2.3.2. Một số hạn chế:2.3.2. Một số hạn chế:2.3.2. Một số hạn chế:2.3.2. Một số hạn chế:    

Thứ nhất, có rất ít các doanh nghiệp có được chứng chỉ môi 

trường do các cơ quan quốc gia và quốc tế cấp như chứng chỉ ISO 

14000, chưa có nh=n sinh thái. 

 Thứ hai, khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn về quá trình sản xuất 

và chế biến còn rất hạn chế. Có rất nhiều vi phạm trong lĩnh vực này 

như phương tiện đánh bắt hải sản còn bất hợp lý, nuôi trồng, chế biến 

thuỷ sản còn gây tác hại lớn đối với môi trường, gia tăng các mặt hàng 

xuất khẩu kéo theo những vấn đề môi trường. 

 Thứ ba, vi phạm các quy định về VSATTP còn khá phổ biến đối 

với các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản, rau quả, thịt. Số lượng các 

doanh nghiệp có được chứng nhận đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang các 

thị trường như Hoa Kỳ, EU, Nhật bản còn quá ít so với tổng số các 

doanh nghiệp đang hoạt động. 

2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế: 2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế: 2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế: 2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế:     
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(1) Hệ thống quy định và tiêu chuẩn về môi trường trong nước còn    

thiếu và chưa thực sự phù hợp với quy định quốc tế; (2) Nhận thức của 

doanh nghiệp và các cấp quản lý về các vấn đề thương mại môi trường 

trong hội nhập kinh tế quốc tế còn hạn chế; (3) Hạn chế về thông tin, 

về tài chính và khả năng, chuyên môn (4) Nhà nước có quá ít các biện 

pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đáp ứng các quy định và tiêu 

chuẩn môi trường của nước nhập khẩu như hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo 

chuyên môn, cung cấp thông tin, ưu đ=i vay vốn; (5) Công tác hoạch 

định chiến lược xuất khẩu, quy hoạch phát triển thương mại còn bất 

cập; (6) Chưa phát huy hết tác dụng vai trò của chính sách thương mại 

trong việc bảo vệ môi trường như chính sách bảo hộ hợp lý, chính sách 

tỷ giá hối đoái, chính sách trợ cấp; (7) Phối hợp giữa các cơ quan chức 

năng về các vấn đề thương mại và môi trường còn lỏng lẻo (8) Thực thi 

các chính sách còn chưa triệt để; (9) Trình độ chuyên môn về các vấn 

đề thương mại, môi trường của cấp quản lý và doanh nghiệp còn thấp; 

(10) Chậm trễ trong hội nhập kinh tế.  
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Chương 3Chương 3Chương 3Chương 3    

Các giải pháp nâng cao khả năng đáp ứng các Các giải pháp nâng cao khả năng đáp ứng các Các giải pháp nâng cao khả năng đáp ứng các Các giải pháp nâng cao khả năng đáp ứng các     

tiêu chuẩn môi trường đối với một số mặt hàng tiêu chuẩn môi trường đối với một số mặt hàng tiêu chuẩn môi trường đối với một số mặt hàng tiêu chuẩn môi trường đối với một số mặt hàng     

xuất khẩu của Việt namxuất khẩu của Việt namxuất khẩu của Việt namxuất khẩu của Việt nam    

    
3.1. Quan điểm và định hướng phát tri3.1. Quan điểm và định hướng phát tri3.1. Quan điểm và định hướng phát tri3.1. Quan điểm và định hướng phát triển xuất khẩu đáp ển xuất khẩu đáp ển xuất khẩu đáp ển xuất khẩu đáp 

ứng các tiêu chuẩn môi trường quốc tếứng các tiêu chuẩn môi trường quốc tếứng các tiêu chuẩn môi trường quốc tếứng các tiêu chuẩn môi trường quốc tế    
3.1.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước ảnh hưởng đến việc đáp 3.1.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước ảnh hưởng đến việc đáp 3.1.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước ảnh hưởng đến việc đáp 3.1.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước ảnh hưởng đến việc đáp 

ứng các yêu cầu về môi trường nhằm đẩy mạnh xuất khẩu của nước ứng các yêu cầu về môi trường nhằm đẩy mạnh xuất khẩu của nước ứng các yêu cầu về môi trường nhằm đẩy mạnh xuất khẩu của nước ứng các yêu cầu về môi trường nhằm đẩy mạnh xuất khẩu của nước 

ta trong thời gian tớita trong thời gian tớita trong thời gian tớita trong thời gian tới    

(1) Bối cảnh quốc tế:  Quá trình tự do hoá thương mại ngày càng 

sâu sắc trong bối cảnh gia tăng các vấn đề môi trường toàn cầu. Thu 

nhập của người tiêu dùng được nâng cao nên nhu cầu về hàng hoá và 

dịch vụ thân thiện với môi trường cũng ngày càng cao. Bắt đầu từ vòng 

đàm phán Doha, Tổ chức thương mại thế giới sẽ đưa các vấn đề môi 

trường được thông qua tại hội nghị Bộ trưởng thương mại ở Singapore 

năm 1996 vào nội dung các cuộc đàm phán thương mại ở cấp song 

phương và đa phương.  Sự tăng cường chính sách bảo hộ với những 

hàng rào kỹ thuật tinh vi của các nước công nghiệp phát triển tạo ra 

nhiều khó khăn mới cho phát triển xuất khẩu. Mức độ cạnh tranh của 

hàng hoá nông sản tăng. Hội nhập thương mại sẽ thúc đẩy nhanh quá 

trình hài hoà hoá các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. 

(2) Tình hình trong nước: Chính phủ ®= thông qua chiến lược 

bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 

mà một trong những nội dung cơ bản là cải thiện môi trường đang 

ngày càng xuống cấp, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu bảo vệ 

môi trường nhằm chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Bảo tồn và phát 
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triển tài nguyên đa dạng sinh học là một trong những định hướng 

chiến lược của nước ta trong bối cảnh tự do hoá thương mại. Nhận thức 

của nười tiêu dùng trong nước về bảo vệ môi trường và phát triển bền 

vững được nâng cao. Trong thời gian từ nay đến 2010, xuất khẩu các 

mặt hàng có lợi thế tự nhiên như nông sản, thuỷ sản vẫn là một trong 

những định hướng xuất khẩu chủ đạo.  

3.1.2. Quan điểm phát triển xuất khẩu đáp ứng yêu cầu môi  3.1.2. Quan điểm phát triển xuất khẩu đáp ứng yêu cầu môi  3.1.2. Quan điểm phát triển xuất khẩu đáp ứng yêu cầu môi  3.1.2. Quan điểm phát triển xuất khẩu đáp ứng yêu cầu môi  

trường của thị trường tế giới và bảo vệ môi trườntrường của thị trường tế giới và bảo vệ môi trườntrường của thị trường tế giới và bảo vệ môi trườntrường của thị trường tế giới và bảo vệ môi trường ở nước tag ở nước tag ở nước tag ở nước ta    

(1) Phát triển xuất khẩu theo hướng khai thác tối đa tiềm năng 

và lợi thế sẵn có về điều kiện tự nhiên. Đẩy mạnh xuất khẩu là một 

định hướng chiến lược lâu dài để phát triển kinh tế Việt Nam trong 

nhiều thập kỷ tới. Nông sản và một số mặt hàng có nguồn gốc thiên 

nhiên đang là những nhóm hàng đang có khả năng cạnh tranh cao và 

chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Mặc dù còn có 

một số hạn chế về cơ cấu trong việc khai thác các mặt hàng xuất khẩu 

có nguồn gốc tự nhiên như diện tích, khả năng đánh bắt, nuôi trồng, 

môi trường sinh thái, nhưng nhiều mặt hàng tiềm năng vẫn chưa khai 

thác để tăng kim ngạch như nhóm hàng rau quả và thịt. Hạn chế lớn 

nhất ở đây chất lượng sản phẩm thấp do không tuân thủ các quy định 

về bao bì, đóng gói, quy trình nuôi trồng, chế biến và yêu cầu vệ sinh 

an toàn thực phẩm.  

(2) Phát triển xuất khẩu theo hướng mở rộng khu vực thị 

trường, thực hiện các can kết quốc tế về thương mại và môi trường 

nhằm chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.  Là một nước xuất khẩu 

nhiều mặt hàng nhạy cảm với môi trường như nông sản, thuỷ sản, 

khoáng sản, giày da, may mặc..., việc mở rộng thương mại quốc tế của 

Việt Nam trong những năm tới sẽ gặp phải những trở ngại do các nước 
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áp dụng ngày càng nhiều các hàng rào môi trường trong thương mại 

quốc tế. Hơn nữa, trong những năm tới nước ta sẽ đẩy mạnh hội nhập, 

phải thực hiện các cam kết về thương mại và môi trường ®= và sẽ ký 

kết. Do đó, việc đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn môi trường ®= được 

cam kết là bắt buộc và các yêu cầu môi nói trên sẽ ngày càng cao hơn. 

Đáp ứng các yêu cầu về môi trường sẽ giúp ta mở rộng hơn nữa thị 

trường để tăng trưởng xuất khẩu và hội nhập sâu hơn vào hệ thống 

thương mại toàn cầu. 

(3) Phát triển xuất khẩu theo hướng bảo vệ người tiêu dùng, 

bảo tồn và phát triển tài nguyên đa dạng sinh học, hạn chế ô nhiễm 

môi trường, đảm bảo phát triển  bền vững. Xuất khẩu nước ta trong 

những năm qua đạt được nhiều thành tựu đáng kể, đóng góp ngày càng 

nhiều vào sự nghiệp phát triển kinh tế-x= hội của cả nước. Tuy nhiên, 

hoạt động này trong điều kiện tự do hoá thương mại đang có nguy cơ 

làm tăng thêm ô nhiễm môi trường sinh thái, cạn kiệt tài nguyên thiên 

nhiên. Việc sử dụng, khai thác không tính đến những tác động môi 

trường, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu xuất khẩu không theo 

hướng sử dụng công nghệ tiên tiến và thâm dụng lao động sẽ dẫn đến 

việc khai thác quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên và sử dụng kém 

hiệu quả các yếu tố đầu vào phục vụ cho xuất khẩu, ảnh hưởng xấu 

đến sức khoẻ và nòi giống con người Việt Nam. Điều này sẽ ảnh 

hưởng đến phát triển thương mại bền vững trong tương lai. Đáp ứng 

các quy định và tiêu chuẩn môi trường đối với hàng xuất khẩu sẽ góp 

phần hạn chế được những tác động nói trên. 

3.1.3. Định hướng phát triển xuất khẩu đáp ứng các yêu cầu môi 3.1.3. Định hướng phát triển xuất khẩu đáp ứng các yêu cầu môi 3.1.3. Định hướng phát triển xuất khẩu đáp ứng các yêu cầu môi 3.1.3. Định hướng phát triển xuất khẩu đáp ứng các yêu cầu môi 

trường trường trường trường trong thương mại quốc tế:trong thương mại quốc tế:trong thương mại quốc tế:trong thương mại quốc tế:    

- Tập trung khai thác lợi thế tự nhiên của các mặt hàng xuất khẩu 
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như gạo, cà phê, thuỷ sản rau quả, thịt gia súc gia cầm trên cơ sở tuân 

thủ các quy định môi trường trong nước và quốc tế để hạn chế tác 

động tiêu cực đối với môi trường. 

- Phát triển nông nghiệp hữu cơ để hạn chế tác động môi trường 

và thoả m=n tốt nhu cầu người tiêu dùng. 

 - Mở rộng xuất khẩu sang các thị trường có yêu cầu môi trường 

thấp hơn để tránh được những rào cản môi trường đang bất lợi đối với 

doanh nghiệp nước ta. 

- Phấn đấu đến năm 2010, 100% cơ sở có chứng nhận ISO 14000 

 - Nâng cao tỷ trọng hàng xuất khẩu chế biến để tăng giá trị xuất 

khẩu nhằm hạn chế khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên, đồng 

thời giảm được các chi phí liên quan đến đóng gói, vận chuyển, bảo 

quản. 

3.2. Một số giải pháp nâng cao khả năng đáp ứng các tiêu 3.2. Một số giải pháp nâng cao khả năng đáp ứng các tiêu 3.2. Một số giải pháp nâng cao khả năng đáp ứng các tiêu 3.2. Một số giải pháp nâng cao khả năng đáp ứng các tiêu 

chuẩn môi trường nhằm đẩy mạnh xuất khẩu chuẩn môi trường nhằm đẩy mạnh xuất khẩu chuẩn môi trường nhằm đẩy mạnh xuất khẩu chuẩn môi trường nhằm đẩy mạnh xuất khẩu     
3.2.1. 3.2.1. 3.2.1. 3.2.1. ởởởở    cấp độ quốc giacấp độ quốc giacấp độ quốc giacấp độ quốc gia    

(1) Giáo dục ý thức cộng đồng và nâng cao nhận thức về môi 

trường đối với các cơ quan quản lý và doanh nghiệp: Đào tạo và 

tuyên truyền về an toàn thực phẩm; Nâng cao nhận thức về các lợi ích 

mà việc đáp ứng các yêu cầu về môi trường mang lại cho quốc gia và 

doanh nghiệp; Nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc 

bảo vệ môi trường và thay đổi sở thích tiêu dùng hàng hóa theo hướng 

có lợi cho môi trường; Tìm kiếm thông tin và điều kiện dễ dàng để 

kiểm nghiệm các sản phẩm bị cấm trên thế giới và hậu quả môi trường 

của chúng, đồng thời phổ cập các thông tin nói trên cho các Bộ, ngành 

hữu quan. 

 (2) Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Xây dựng các tiêu chuẩn có 
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thể cạnh tranh với các tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với điều kiện 

trong nuớc; Phối hợp giữa các cơ quan soạn thảo và các doanh nghiệp, 

tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong việc xây dựng và ban hành 

tiêu chuẩn; Tăng cường cơ sở hạ tầng trong nuớc như các cơ sở đào 

tạo, thử nghiệm và cấp chứng nhận; Mở rộng mạng lưới quốc gia và 

khu vực về các phòng thử nghiệm cũng như tăng cường sự phối hợp 

khu vực để tổ chức chứng nhận và thử nghiệm; Tranh thủ sự trợ giúp 

về kỹ thuật và chuyên gia của các tổ chức tiêu chuẩn, môi trường quốc 

tế; tăng cường công tác đào tạo đội ngũ chuyên. 

 (3) Đổi mới công nghệ và phát triển doanh nghiệp: Nhà nước 

cần có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng công nghệ 

mới để chế biến và đóng gói các sản phẩm thân thiện với môi trường; 

Thúc đẩy phát triển công nghệ sạch; Phát triển doanh nghiệp để tăng 

cường chất lượng môi trường của sản phẩm và các quá trình sản xuất 

nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế.  

(4) Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Cải thiện việc cung cấp 

kịp thời chính xác các thông tin; Hỗ trợ kỹ thuật, tài chính và nhân lực 

cho DNVVN trong việc xây dựng hệ thống quản lý môi trường cũng 

như áp dụng các quy định và tiêu chuẩn môi trường khác; Tạo ra sự 

sẵn có các nguyên liệu đầu vào thân thiện với môi trường cho 

DNVVN; Thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp DNVVN với các 

doanh nghiệp khác có kinh nghiệm trong việc áp dụng các quy định và 

tiêu chuẩn môi trường. 

 (5) Tham gia rà soát hiệp định, xây dựng tiêu chuẩn quốc tế và 

tận dụng quyền nhận xét các quy định và tiêu chuẩn quốc tế. Để đáp 

ứng đầy đủ các quy định và tiêu chuẩn sản phẩm của các nước xuất 
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khẩu, kinh nghiệm quốc tế cho thấy các quốc gia cần tiến hành các 

biện pháp như rà soát lại Hiệp định, quy định, tiêu chuẩn có liên quan 

đến lĩnh vực kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước, tham gia 

vào các hoạt động tiêu chuẩn quốc tế, tận dụng đầy đủ quyền nhận xét 

dự thảo các tiêu chuẩn và các quy định quốc tế thông qua các cơ quan 

liên quốc gia và các tổ chức quốc tế. 

3.2.2. 3.2.2. 3.2.2. 3.2.2. ởởởở    cấp độ doanh nghiệpcấp độ doanh nghiệpcấp độ doanh nghiệpcấp độ doanh nghiệp        

(1) Đầu tư đổi mới công nghệ. Cải tiến, nâng cao kỹ thuật của 

các trang thiết bị xử lý chất thải; Thay đổi công nghệ độc hại gây « 

nhiễm bằng các công nghệ sạch ít gây ô nhiễm hơn hoặc không gây « 

nhiễm; Nhập khẩu các máy móc thiết bị và công nghệ hiện đại, ưu tiên 

các công nghệ nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm, nâng cao hiệu 

quả sản xuất, ít gây ô nhiễm môi trường; Điều chỉnh cơ cấu sản xuất, 

từng bước chuyển sang sản xuất sạch, tiến tới phổ cập tiêu chuẩn ISO 

14000 ở tất cả các doanh nghiệp, mở rộng việc dán nh=n sinh thái cho 

tất cả các sản phẩm có liên quan đến môi trường; 

 (2) Xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn có tính đến các tác 

động của các quy định tiêu chuẩn và quy định môi trường của sản 

phẩm. Doanh nghiệp phải nhận thức được những cơ hội và thách thức 

trong quá trình hội nhập, trong đó có các áp lực phải tuân thủ các quy 

định và tiêu chuẩn về môi trường của sản phẩm. Cần có chiến lược về 

sản phẩm, khai thác có hiệu quả các lợi thế so sánh quốc gia trong lựa 

chọn sản phẩm kinh doanh, chú trọng đến khâu nghiên cứu và phát 

triển sản phẩm mới, hiện đại hoá khâu thiết kế sản phẩm, chọn lựa hệ 

thống quản lý chất lượng tiên tiến trên thế giới phù hợp với doanh 
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nghiệp để nâng cao chất lượng sản phẩm.  

(3) áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000, ISO 

14000, HACCP. Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế là một trong biện 

pháp tốt nhất để có được sự công nhận quốc tế về hàng hoá xuất khẩu 

của doanh nghiệp. Thực tế hiện nay cho thấy việc áp dụng các hệ 

thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế làm tăng đáng kể 

khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 

tiếp nhận các nguồn lực để phát triển và tạo ra uy tín đáng tin cậy đối 

với người tiêu dùng.  

(4) Đào tạo nguồn nhân lực: Xây dựng tổ chức quản lý môi 

trường trong doanh nghiệp; Chuẩn bị nhân lực để điều hành hoạt động 

quản lý môi trường của công ty.  

(5) Tăng cường công tác thông tin: Ngoài sự hỗ trợ thông tin của 

các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp cần chủ động trong việc tiếp 

cận các nguồn thông tin thông qua các phương tiện thông tin đại 

chúng, hệ thống truyền thông quốc tế, các tổ chức trong nước và quốc 

tế, các bạn hàng. Các thông tin về các quy định và tiêu chuẩn của sản 

phẩm xuất khẩu hiện nay được các tổ chức, h=ng công bố công khai 

trên mạng .  

    

    3.3. Giải pháp đối với một số nhóm sản phẩm3.3. Giải pháp đối với một số nhóm sản phẩm3.3. Giải pháp đối với một số nhóm sản phẩm3.3. Giải pháp đối với một số nhóm sản phẩm    

3.3.1. Nông sản: 3.3.1. Nông sản: 3.3.1. Nông sản: 3.3.1. Nông sản:     

Cần có quy hoạch ổn định cho các vùng cây trồng; Xây dựng hệ 
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thống canh tác có hiệu qủa; Chọn lọc, lai tạo các giống cây trồng vật 

nuôi có năng suất, có chất lượng cao, thích nghi với từng vùng và có 

khả năng chống sâu bệnh; Ban hành các văn bản có tính pháp lý để 

quản lý sản xuất nông nghiệp; Xây dựng các chính sách khuyến khích, 

hỗ trợ nông dân sản xuất hàng hoá có chất lượng; Phát triển nông 

nghiệp hữu cơ; Tìm hiểu các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm 

của các nước và các quy định khác liên quan đến xuất khẩu nông sản. 

3.3.2. Thuỷ sản:3.3.2. Thuỷ sản:3.3.2. Thuỷ sản:3.3.2. Thuỷ sản:  

Quy hoạch vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung, áp dụng các biện 

pháp quản lý quá trình nuôi; Khai thác song song với bảo tồn; Xem xét 

đánh giá tác động môi trường trước khi cấp phép các dự án đầu tư sản 

xuất thuỷ sản; Có chính sách cân đối giữa khai thác nguồn lợi tự nhiên 

và nuôi trồng; áp dụng các biện pháp đánh bắt hiện đại để bảo vệ 

nguồn lợi thuỷ sản; Xây dựng hệ thống kiểm tra chất lượng thuỷ sản 

xuất khẩu đồng bộ rộng khắp, có những hỗ trợ nhất định để doanh 

nghiệp có được các chứng nhận về quy định, tiêu chuẩn VSATTP; 

Tăng cường công tác thông tin về thị trường và hệ thống tiêu chuẩn 

VSATTP của các nước nhập khẩu. 



 25

Kết luËnKÕt luËnKÕt luËnKÕt luận    
    

Cùng với việc mở cửa thị trường, nới lỏng các rào cản thương mại, 

hàng hoá và dịch vụ Việt Nam sẽ có điều kiện để tiếp cận nhiều khu 

vực thị trường thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh đó, những rào cản kỹ 

thuật, trong đó có các rào cản môi trường trong thương mại quốc tế sẽ 

là trở ngại đối với Việt Nam, một nước đang xuất khẩu nhiều mặt hàng 

nhạy cảm về môi trường. Trong điều kiện đó việc tìm hiểu các quy 

định và tiêu chuẩn môi trường quốc tế để có những giải pháp cho hàng 

hoá và dịch vụ Việt Nam vượt qua các rào cản này là hết sức cần thiết. 

Một mặt, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt 

Nam, mặt khác bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện tốt hơn các cam 

kết quốc tế về thương mại và môi trường, hội nhập sâu hơn vào nền 

kinh tế thế giới.  

Trong điều kiện năng lực cạnh tranh của hàng xuất khẩu của Việt 

Nam còn thấp, các doanh nghiệp nước ta đang đối mặt với nhiều vấn 

đề khó khăn như hạn chế về vốn, tiếp cận thông tin, trình độ đội ngũ, 

thì việc đáp ứng các yêu cầu về môi trường của nước nhập khẩu là một 

thách thức rất lớn đối với doanh nghiệp. Những nỗ lực để có được các 

chứng nhận về môi trường trong nhiều trường hợp có thể làm giảm khả 

năng tiếp cận thị trường của hàng hoá, kéo theo gánh nặng về tài chính 

cho doanh nghiệp. Vì vậy, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ nhất 

định cho các doanh nghiệp này trong việc xây dựng hệ thống tiêu 

chuẩn, cung cấp thông tin, hợp tác quốc tế và khu vực để hài hoà tiêu 

chuẩn. Các doanh nghiệp cần có chiến lược kinh doanh dài hạn, tính 

đến những tác động của các rào cản môi trường để có những giải pháp 

thích hợp cho hoạt động kinh doanh khi nước ta thực hiện đầy đủ các 

cam kết quốc tế về thương mại và môi trường. 


